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trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 

xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với D = 0,05), p = 0,37 [3], H = 0,14 

tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 

chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 

dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 

Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 

Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 

gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 

khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 

con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 

tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 

phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 

chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 

phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 

cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 

chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 

nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 

điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 

sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 

thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 

sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 

nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 

bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 

%, thống kê suy luận với kiểm định F2
. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 

tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 

phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 

cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 

toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 

đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 

cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 

miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 

bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 

đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7

0,006
Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm

5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 

thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 

vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 

bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 

tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 

thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 

do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
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1. Đặt vấn đề

Tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em 

là hai bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở những 

nước đang phát triển. Ở nước ta, 80% tử vong do tiêu 

chảy xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi, bình quân 1 trẻ dưới 

5 tuổi mỗi năm mắc từ 0,8-2,2 đợt tiêu chảy, ước 

tính hàng năm có 1100 trường hợp tử vong [6], [5]. 

Về NKHH, trung bình mỗi năm một đứa trẻ mắc 4-9 

lần, tỷ lệ tử vong do NKHH chiếm 1/3 (30-35%) so 

với tử vong chung [1], [4]. Tỷ lệ mắc và tử vong của 

hai bệnh này rất cao nhưng hoàn toàn có thể hạn chế 

bằng cách chủ động phòng tránh tác nhân gây bệnh 

và xử lí kịp thời khi bị bệnh. Để phòng chống bệnh, 

người dân nói chung và người chăm sóc trẻ nói riêng 

phải có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh và cách xử 

lý khi trẻ bị mắc bệnh để giảm tỷ lệ mắc và tử vong. 

Chính vì lý do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: 

“Kiến thức của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về 

phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp 

tính ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam”, với 

mục tiêu mô tả kiến thức của các bà mẹ có con dưới 

5 tuổi về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn 

hô hấp ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam 

năm 2014. Từ đó có thể đưa ra một số khuyến nghị 

phù hợp vào công tác truyền thông phòng chống 

các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ em trong giai đoạn 

hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 tại 3 

tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Kiên Giang, đại diện cho 

3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Là các bà mẹ có con dưới 

5 tuổi, có tinh thần minh mẫn, tự nguyện, hợp tác trả 

lời phỏng vấn.

Tiêu chuẩn loại trừ: Tinh thần không minh mẫn 

hoặc không có mặt tại hộ gia đình trong thời gian 

nghiên cứu hoặc không tự nguyện, hợp tác trong quá 

mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers 

recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 

mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ 

knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and 

mountain regions.

Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.
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MỤC LỤC
Mối liên quan giữa nhiệt độ và số ca nhập viện do mắc một số bệnh đường 
hô hấp ở tỉnh Điện Biên giai đoạn 2012 -2019: phân tích chuỗi thời gian.

Ĉӗng Thӏ +ӗng 1hXng, 3hạP 9ăn 0үn, 1gX\Ӊn Thӏ TUDng 1hXng

Thực trạng hài lòng người bệnh đến khám chữa bệnh ngoại trú tại khoa 
Khám bệnh bệnh viện Phú Nhuận 6 tháng đầu năm 2020

/r 0Lnh ThL, +Rjng Ĉӭc 4X\Ӆn, Tô Thӏ ThX +j

Thực trạng nghiện internet và một số yếu tố liên quan của sinh viên trường 
Đại học Y – Dược, Đại học Huế năm 2018

+ӗ Thӏ /Lnh ĈDn, 1gX\Ӊn Thӏ +ӗng +ҧL, 1gX\Ӊn Thӏ 0DL, 1gX\Ӊn 9} 
TUj 0L, TUҫn Thӏ +RD, TUҫn Thӏ ThDnh +ӗng, 9} 1gӑc +ӗng 3h~c, Tôn 1ӳ 
1DP TUkn, TUҫn Thӏ 4XǤnh TkP, TUҫn Thӏ 0ӻ +X\Ӆn, 3hDn 9ăn Thҳng, +j 
0Lnh 3hѭѫng, 1gX\Ӊn Thӏ 0Lnh +zD, TUӏnh Thӏ 9LӋt +ҵng, 9} Thӏ Tố 1gD, 
+ӗ +Rjng 1hL, 1gX\Ӊn Thӏ CҭP 1hL, ChkX 1gX\rn ĈDn, 3hạP Thӏ ThX +j, 
1gX\Ӊn Ĉӭc 'kn, TUӏnh 1gӑc Tҩn, +Rjng TXҩn $nh, 1gX\Ӊn +Rjng 0Lnh, 9} 
1gӑc +j 0\, +Rjng +ӳX +ҧL, 1gX\Ӊn ThDnh *LD, TUҫn %unh Thҳng, /r Ĉunh 
'ѭѫng, TUҫn $nh 4Xốc, TUҫn Ĉunh TUXng, +Rjng +ӳX .hôL, 1gX\Ӊn 0Lnh T~

Kiến thức, thái độ về quản lý vệ sinh kinh nguyệt của học sinh nữ 10-18 tuổi 
%�L Thӏ T~ 4X\rn,  3hDn Ĉunh +LӋp, %�L Thӏ 1gӑc, 1gX\Ӊn Thӏ 1gkn, /r 0Lnh ThL

Thực hành về sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật của người dân xã Thanh 
An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, năm 2019

TUӏnh .hánh /Lnh, TUҫn 1hѭ 1gX\rn, 1gX\Ӊn Thӏ +Rjng 1gkn, ĈRjn Thӏ CҭP 
$nh, 1gX\Ӊn Thӏ ThҧR, 1gX\Ӊn Thӏ +ѭӡng, Ĉӛ Thӏ 'LӋX /Lnh, /r .hánh /Lnh�

Thực trạng tuân thủ các hướng dẫn phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp 
COVID-19 của người bệnh ngoại trú và một số yếu tố liên quan tại Bệnh 
viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, năm 2021

/r 1gӑc 4XǤnh $nh, TUѭѫng 3hL +�ng , TUѭѫng 4XDng TLến, 1gX\Ӊn Thjnh 
/Xkn, Ĉӛ Thӏ %p 0\, /r 0Lnh Ĉạt
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trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 

xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với D = 0,05), p = 0,37 [3], H = 0,14 

tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 

chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 

dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 

Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 

Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 

gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 

khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 

con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 

tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 

phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 

chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 

phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 

cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 

chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 

nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 

điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 

sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 

thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 

sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 

nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 

bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 

%, thống kê suy luận với kiểm định F2
. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 

tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 

phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 

cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 

toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 

đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 

cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 

miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 

bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 

đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7

0,006
Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm

5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 

thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 

vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 

bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 

tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 

thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 

do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
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trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 

xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với D = 0,05), p = 0,37 [3], H = 0,14 

tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 

chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 

dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 

Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 

Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 

gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 

khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 

con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 

tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 

phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 

chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 

phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 

cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 

chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 

nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 

điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 

sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 

thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 

sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 

nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 

bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 

%, thống kê suy luận với kiểm định F2
. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 

tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 

phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 

cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 

toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 

đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 

cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 

miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 

bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 

đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7

0,006
Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm

5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 

thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 

vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 

bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 

tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 

thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 

do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
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Thực hành về sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật của 
người dân xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện 
Biên, năm 2019
Trịnh Khánh Linh1*, Trần Như Nguyên1, Nguyễn Thị Hoàng Ngân2, Đoàn Thị Cẩm Anh1, 
Nguyễn Thị Thảo1, Nguyễn Thị Hường1, Đỗ Thị Diệu Linh1, Lê Khánh Linh1.

Tóm tắt

Thông tin chung: Hóa chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) được sử dụng rộng rãi trong sản xuất nông 
nghiệp nhằm diệt trừ sâu, bệnh và tăng năng suất cây trồng, tuy nhiên nếu sử dụng không đúng 
cách sẽ để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, gây ô nhiễm nguồn nước, dư lượng trong nông sản gây 
độc các loài động vật, đặc biệt cho con người.

Phương pháp: Mô tả cắt ngang trên 152 người dân tại xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện 
Biên từ 16 tuổi trở lên, là người trực tiếp phun HCBVTV khi sản xuất nông nghiệp.

Kết quả: 100% đối tượng nghiên cứu là dân tộc Thái, trong đó nhóm tuổi 40 – 49 tuổi chiếm tỷ lệ 
cao nhất (45,4%), thấp nhất là nhóm trên 60 tuổi (2,0%). Chủ yếu các đối tượng học hết trung học 
cơ sở  (42,1%), chỉ có 2 người có trình độ Trung cấp/Cao đẳng/Đại học (1,3%), đối tượng không 
biết chữ chiếm 10,5%. Tỷ lệ đối tượng có thực hành đạt về sử dụng HCBVTV là 67,1%. Thực hành 
lựa chọn thuốc có 25,0% đối tượng quan sát vạch màu. Đa số đối tượng ăn trước khi đi phun 
HCBVTV (89,5%) và có 73,8% HGĐ bảo quản HCBVTV ở kho chứa nông cụ.

Kết luận: Thực hành của người dân về sử dụng HCBVTV còn rất hạn chế. Địa phương cần tăng 
cường truyền thông, tập huấn, hướng dẫn người dân sử dụng HCBVTV an toàn và khuyến khích 
người dân chủ động tìm hiểu kiến thức, đặc biệt về: địa điểm pha hóa chất, rửa dụng cụ và cách 
xử lý hóa chất thừa, vỏ bao bì, chai lọ sau phun.

Từ khóa: Hoá chất bảo vệ thực vật, HCBVTV, kiến thức.

Practice on using pesticides by people in Thanh An 
commune, Dien Bien district, dien bien province, 2019
Trinh Khanh Linh¹*, Tran Nhu Nguyen¹, Nguyen Thi Hoang Ngan², Doan Thi Cam Anh¹, 
Nguyen Thi Thao¹, Nguyen Thi Huong¹, Do Thi Dieu Linh¹, Le Khanh Linh1.

Abtract

Background: Pesticides are widely used in agricultural production to control pests and diseases 
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1. Đặt vấn đề

Tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em 

là hai bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở những 

nước đang phát triển. Ở nước ta, 80% tử vong do tiêu 

chảy xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi, bình quân 1 trẻ dưới 

5 tuổi mỗi năm mắc từ 0,8-2,2 đợt tiêu chảy, ước 

tính hàng năm có 1100 trường hợp tử vong [6], [5]. 

Về NKHH, trung bình mỗi năm một đứa trẻ mắc 4-9 

lần, tỷ lệ tử vong do NKHH chiếm 1/3 (30-35%) so 

với tử vong chung [1], [4]. Tỷ lệ mắc và tử vong của 

hai bệnh này rất cao nhưng hoàn toàn có thể hạn chế 

bằng cách chủ động phòng tránh tác nhân gây bệnh 

và xử lí kịp thời khi bị bệnh. Để phòng chống bệnh, 

người dân nói chung và người chăm sóc trẻ nói riêng 

phải có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh và cách xử 

lý khi trẻ bị mắc bệnh để giảm tỷ lệ mắc và tử vong. 

Chính vì lý do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: 

“Kiến thức của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về 

phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp 

tính ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam”, với 

mục tiêu mô tả kiến thức của các bà mẹ có con dưới 

5 tuổi về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn 

hô hấp ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam 

năm 2014. Từ đó có thể đưa ra một số khuyến nghị 

phù hợp vào công tác truyền thông phòng chống 

các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ em trong giai đoạn 

hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 tại 3 

tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Kiên Giang, đại diện cho 

3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Là các bà mẹ có con dưới 

5 tuổi, có tinh thần minh mẫn, tự nguyện, hợp tác trả 

lời phỏng vấn.

Tiêu chuẩn loại trừ: Tinh thần không minh mẫn 

hoặc không có mặt tại hộ gia đình trong thời gian 

nghiên cứu hoặc không tự nguyện, hợp tác trong quá 

mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers 

recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 

mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ 

knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and 

mountain regions.

Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.
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and increase crop yield, but if used incorrectly, there will be many consequences. seriously, polluting 
water sources, residues in agricultural products are toxic to animals, especially to humans.

Methodology: A cross-sectional description on 152 people in Thanh An commune, Dien Bien 
district, Dien Bien province aged 16 years and older, who directly sprayed pesticides in agricultural 
production.

Result: The study subjects are all Thai, with the age group 40-49 years old having the highest 
share (45.4 per cent), and the group over 60 years old having the lowest (2.0 per cent). The 
majority of subjects completed lower secondary education (42.1 per cent), only two people have a 
college/university/intermediate level (1.3 percent), and 10.5 percent are illiterate. The percentage 
of subjects with successful practice of using pesticides was 67.1%. In the practice of drug selection, 
75.0% of subjects did not observe the color line. There were 14.5% of subjects who ate, drank, or 
smoked while spraying pesticides and 22.1% still hung pesticides next to the house/under the stilts, 
even one household kept pesticides indoors, 0.8 %.

Conclusion: People’s practice on pesticide use is still very limited. Localities need to strengthen 
communication, training, and guide people to use pesticides safely and encourage people to 
actively seek knowledge, especially about: where to mix chemicals, wash tools, and how to handle 
chemicals residues, packaging, bottles after spraying.

Keywword: Pesticides, HCBVTV, use of pesticides

Tác giả:

ï 9LӋn ĈjR tạR Y hӑc 'ӵ phzng Yj Y tế Cộng Cộng, tUѭӡng ĈạL hӑc Y +j 1ộL
2  TUXng tkP NLӇP VRát EӋnh tұt tӍnh Yrn %áL

1. Đặt vấn đề

+yD chҩt EҧR YӋ thӵc Yұt �+C%9T9� ÿѭӧc Vӱ 
Gөng Uộng UmL tURng Vҧn [Xҩt nông nghLӋp nhҵP 
GLӋt tUӯ VkX, EӋnh hạL ck\ tUӗng, gyp phҫn hạn 
chế Gӏch GR VkX EӋnh Yj tăng năng VXҩt ck\ 
tUӗng, tX\ nhLrn nếX Vӱ Gөng Nhông ÿ~ng cách 
VӁ ÿӇ OạL nhLӅX hұX TXҧ nghLrP tUӑng, gk\ tӗn 
OѭX hyD chҩt tURng PôL tUѭӡng, ô nhLӉP ngXӗn 
nѭӟc, Gѭ Oѭӧng tURng nông Vҧn gk\ ÿộc các ORjL 
ÿộng Yұt, ÿһc ELӋt chR cRn ngѭӡL1� Thống Nr cӫD 
Tә chӭc Y tế Thế gLӟL �:+2� chR thҩ\ hjng 
năP cy ÿến � tULӋX cD nhLӉP ÿộc OLrn TXDn ÿến 
+C%9T9 YӟL NhRҧng 200�000 cD tӱ YRng tURng 

ÿy phҫn Oӟn [ҧ\ UD ӣ các nѭӟc ÿDng phát tULӇn2. 
TạL 9LӋt 1DP, Pột nghLrn cӭX tUrn ÿӏD Ejn 
hX\Ӌn Syc Sѫn, +j 1ộL năP 2010 chR thҩ\ YLӋc 
Vӱ Gөng +C%9T9 cy nhLӅX ngX\ cѫ ҧnh hѭӣng 
ÿến Vӭc NhӓH ngѭӡL Gkn, cy tӟL ��,5 ± ��,2� 
[Xҩt hLӋn các tULӋX chӭng ҧnh hѭӣng Vӭc NhӓH 
VDX NhL phXn YӟL tUrn �0 tULӋX chӭng3� Sӱ Gөng 
+C%9T9 ÿ~ng cách ÿyng YDL tUz Yô c�ng TXDn 
tUӑng tURng Vҧn [Xҩt nông nghLӋp nhҵP hạn chế 
tác hạL cӫD hyD chҩt tӟL Vӭc NhӓH cộng ÿӗng� Cy 
nhLӅX ngX\rn nhkn Gүn ÿến Vӱ Gөng +C%9T9 
Nhông ÿ~ng cách, Pột tURng nhӳng ngX\rn nhkn 
TXDn tUӑng Oj hLӇX ELết chѭD ÿҫ\ ÿӫ Yj thӵc hjnh 
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trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 

xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với D = 0,05), p = 0,37 [3], H = 0,14 

tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 

chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 

dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 

Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 

Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 

gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 

khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 

con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 

tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 

phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 

chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 

phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 

cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 

chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 

nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 

điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 

sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 

thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 

sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 

nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 

bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 

%, thống kê suy luận với kiểm định F2
. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 

tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 

phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 

cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 

toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 

đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 

cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 

miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 

bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 

đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7

0,006
Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm

5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 

thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 

vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 

bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 

tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 

thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 

do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
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NpP YӅ Vӱ Gөng +C%9T9 cӫD ngѭӡL nông Gkn 
czn thҩp� 1ghLrn cӭX cӫD ĈLnh Thӏ 3hѭѫng +RD 
tạL +j 1DP năP 2015 chӍ UD tӹ OӋ ngѭӡL nông 
Gkn thӵc hjnh ÿạt Oj ��,1��� Tѭѫng tӵ nghLrn 
cӭX cӫD 3hạP Thӏ ThXê +RD tạL ĈҳN /ҳN năP 
2016 chR Nết TXҧ thӵc hjnh ÿạt Oj �0,��5.

+X\Ӌn ĈLӋn %Lrn thXộc tӍnh ĈLӋn %Lrn, Oj 
hX\Ӌn PLӅn n~L phíD Tk\ %ҳc cy GLӋn tích cDnh 
tác O~D Oӟn nhҩt tRjn tӍnh tURng ÿy ÿLӇn hunh Oj 
[m ThDnh $n� 1gѭӡL Gkn Vống chӫ \ếX GӵD YjR 
Vҧn [Xҩt nông nghLӋp, ngRjL tUӗng O~D czn tUӗng 
hRD PjX TXDnh năP� ThHR EáR cáR cӫD ChL cөc 
EҧR YӋ thӵc Yұt ĈLӋn %Lrn, NhốL Oѭӧng hyD chҩt 
ÿѭӧc Vӱ Gөng tURng cDnh tác cӫD [m ThDnh $n 
chLếP nhLӅX nhҩt tRjn tӍnh6� TURng NhL ÿy tạL 
ÿk\, ngѭӡL Gkn Yүn czn tunh tUạng OạP Gөng, Vӱ 
Gөng +C%9T9 Nhông ÿ~ng hѭӟng Gүn, ÿLӅX 
ÿy cy ngX\ cѫ gk\ UD nhӳng ҧnh hѭӣng [ҩX 
ÿến PôL tUѭӡng, Vӭc NhӓH cRn ngѭӡL hLӋn tạL Yj 
tѭѫng ODL� 0ột nghLrn cӭX tạL +j 1DP chӍ UD tӹ 
OӋ ngѭӡL nông Gkn thӵc hjnh ÿạt Oj ��,1��.

9u Yұ\ ch~ng tôL thӵc hLӋn nghLrn cӭX� “Mô 
tả thực trạng thực hành về sử dụng hóa chất 
bảo vệ thực vật của người dân xã Thanh An, 
huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, năm 2019.”

2. Phương pháp nghiên cứu: 

2.1 Đối tượng nghiên cứu: người dân tại xã 
Thanh An, huyện Điện Biên

Tiêu chuẩn lựa chọn:

0ӛL hộ gLD ÿunh cy Vӱ Gөng +C%9T9 chӑn 
1 ngѭӡL tUrn 16 tXәL, Oj ngѭӡL tUӵc tLếp phXn 
+C%9T9 NhL Vҧn [Xҩt nông nghLӋp Yj ÿӗng ê 
thDP gLD YjR nghLrn cӭX

2.2 Thời gian và địa điểm:

1ghLrn cӭX ÿѭӧc thӵc hLӋn tạL [m ThDnh $n, 

hX\Ӌn ĈLӋn %Lrn, TӍnh ĈLӋn %Lrn tӯ tháng 
10/2019 ÿến tháng 05/2020�

2.3 Thiết kế nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu 
mô tả cắt ngang

2.4 Cỡ mẫu:

Èp Gөng công thӭc tính Ních thѭӟc PүX�

                  

1ghLrn cӭX ÿѭӧc thӵc hLӋn tạL [m ThDnh $n, hX\Ӌn ĈLӋn %Lrn, TӍnh ĈLӋn %Lrn tӯ tháng 10/2019 

ÿến tháng 05/2020�                     

2.3 Thiết kế nghiên cứu: ThLết Nế nghLrn cӭX Pô tҧ cҳt ngDng

2.4 Cӥ mẫu:

Èp Gөng công thӭc tính Ních thѭӟc PүX�

𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑍𝑍𝑍𝑍
(1−𝛼𝛼𝛼𝛼2)
2 𝑝𝑝𝑝𝑝(1− 𝑝𝑝𝑝𝑝)

(𝑝𝑝𝑝𝑝𝜀𝜀𝜀𝜀)2

TURng ÿy�

n � Cӥ PүX tốL thLӇX cҫn thLết

=1�Į/2 � +Ӌ Vố tLn cұ\ Pӭc 95�, tѭѫng ӭng Oj 1�96

p � 0,6�9 Oj tӹ OӋ ngѭӡL Gkn cy thӵc hjnh Nhông ÿạt YӅ Vӱ Gөng +C%9T9 tạL [m +Rjng 

Tk\, hX\Ӌn .LP %ҧng, +j 1DP, năP 201��

ܭ � SDL Vố PRng PXốn gLӳD PүX Yj TXҫn thӇ, chӑn 0�1

Cӥ PүX tốL thLӇX ÿѭӧc tính Oj 121� ThrP 20� ÿốL tѭӧng tURng tUѭӡng hӧp hӑ tӯ chốL thDP gLD 

nghLrn cӭX� GR ÿy, cӥ PүX cXốL c�ng Oj 152�

2.5. Phương pháp chọn mẫu

Sӱ Gөng phѭѫng pháp chӑn PүX nhLӅX gLDL ÿRạn�

Giai đoạn 1� chӑn chӫ ÿích� hX\Ӌn ĈLӋn %Lrn, tӍnh ĈLӋn %Lrn ± hX\Ӌn Vӱ Gөng +C%9T9�
Giai đoạn 2� chӑn chӫ ÿích� [m ThDnh $n cӫD hX\Ӌn ĈLӋn %Lrn�

Giai đoạn 3: chӑn hộ gLD ÿunh� chӑn hộ gLD ÿunh cy phXn +C%9T9 ngүX nhLrn hӋ thống�

.hRҧng cách PүX   Vố hộ gLD ÿunh tURng [m/cӥ PүX ÿm chӑn� 

N   1�52/152   11 �[m ThDnh $n cy 1�52 hộ gLD ÿunh�

/ұp GDnh Vách các hộ gLD ÿunh tURng [m ThDnh $n� TURng GDnh Vách nhӳng hộ gLD ÿunh ÿm 

Oұp, chӑn ngүX nhLrn hӋ thống hộ gLD ÿunh ÿҫX tLrn cy Vố thӭ tӵ tӯ 1 ÿến 11, các hộ tLếp thHR Oҩ\ 

N   11 �cy nghƭD Oj cӭ cách 11 hộ thu tD chӑn Pột hộ ÿѭD YjR PүX� chR tӟL NhL ÿӫ 152 ÿốL tѭӧng 

nghLrn cӭX�

TURng ÿy�

n� Cӥ PүX tốL thLӇX cҫn thLết

=1�Į/2� +Ӌ Vố tLn cұ\ Pӭc 95�, tѭѫng ӭng Oj 1�96

p� 0,6�9 Oj tӹ OӋ ngѭӡL Gkn cy thӵc hjnh Nhông 
ÿạt YӅ Vӱ Gөng +C%9T9 tạL [m +Rjng Tk\, 
hX\Ӌn .LP %ҧng, +j 1DP, năP 201��

�ܭ SDL Vố PRng PXốn gLӳD PүX Yj TXҫn thӇ, 
chӑn 0�1

Cӥ PүX tốL thLӇX ÿѭӧc tính Oj 121� ThrP 20� 
ÿốL tѭӧng tURng tUѭӡng hӧp hӑ tӯ chốL thDP gLD 
nghLrn cӭX� GR ÿy, cӥ PүX cXốL c�ng Oj 152�

2.5. Phương pháp chọn mẫu

Sӱ Gөng phѭѫng pháp chӑn PүX nhLӅX gLDL 
ÿRạn�

Giai đoạn 1� chӑn chӫ ÿích� hX\Ӌn ĈLӋn %Lrn, 
tӍnh ĈLӋn %Lrn ± hX\Ӌn Vӱ Gөng +C%9T9�

Giai đoạn 2� chӑn chӫ ÿích� [m ThDnh $n cӫD 
hX\Ӌn ĈLӋn %Lrn�

Giai đoạn 3: chӑn hộ gLD ÿunh� chӑn hộ gLD 
ÿunh cy phXn +C%9T9 ngүX nhLrn hӋ thống�

.hRҧng cách PүX   Vố hộ gLD ÿunh tURng [m/cӥ 
PүX ÿm chӑn� 

N   1�52/152   11 �[m ThDnh $n cy 1�52 hộ 
gLD ÿunh�
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1. Đặt vấn đề

Tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em 

là hai bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở những 

nước đang phát triển. Ở nước ta, 80% tử vong do tiêu 

chảy xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi, bình quân 1 trẻ dưới 

5 tuổi mỗi năm mắc từ 0,8-2,2 đợt tiêu chảy, ước 

tính hàng năm có 1100 trường hợp tử vong [6], [5]. 

Về NKHH, trung bình mỗi năm một đứa trẻ mắc 4-9 

lần, tỷ lệ tử vong do NKHH chiếm 1/3 (30-35%) so 

với tử vong chung [1], [4]. Tỷ lệ mắc và tử vong của 

hai bệnh này rất cao nhưng hoàn toàn có thể hạn chế 

bằng cách chủ động phòng tránh tác nhân gây bệnh 

và xử lí kịp thời khi bị bệnh. Để phòng chống bệnh, 

người dân nói chung và người chăm sóc trẻ nói riêng 

phải có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh và cách xử 

lý khi trẻ bị mắc bệnh để giảm tỷ lệ mắc và tử vong. 

Chính vì lý do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: 

“Kiến thức của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về 

phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp 

tính ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam”, với 

mục tiêu mô tả kiến thức của các bà mẹ có con dưới 

5 tuổi về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn 

hô hấp ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam 

năm 2014. Từ đó có thể đưa ra một số khuyến nghị 

phù hợp vào công tác truyền thông phòng chống 

các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ em trong giai đoạn 

hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 tại 3 

tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Kiên Giang, đại diện cho 

3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Là các bà mẹ có con dưới 

5 tuổi, có tinh thần minh mẫn, tự nguyện, hợp tác trả 

lời phỏng vấn.

Tiêu chuẩn loại trừ: Tinh thần không minh mẫn 

hoặc không có mặt tại hộ gia đình trong thời gian 

nghiên cứu hoặc không tự nguyện, hợp tác trong quá 

mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers 

recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 

mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ 

knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and 

mountain regions.

Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.
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Email: longmoh@yahoo.com

3. CNYTCC4 năm học 2015-2016, Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, trường Đại học Y Hà Nội
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/ұp GDnh Vách các hộ gLD ÿunh tURng [m ThDnh 
$n� TURng GDnh Vách nhӳng hộ gLD ÿunh ÿm Oұp, 
chӑn ngүX nhLrn hӋ thống hộ gLD ÿunh ÿҫX tLrn 
cy Vố thӭ tӵ tӯ 1 ÿến 11, các hộ tLếp thHR Oҩ\ N 
  11 �cy nghƭD Oj cӭ cách 11 hộ thu tD chӑn Pột 
hộ ÿѭD YjR PүX� chR tӟL NhL ÿӫ 152 ÿốL tѭӧng 
nghLrn cӭX�

Giai đoạn 4: chӑn ÿốL tѭӧng nghLrn cӭX� Chӑn 
chӫ ÿích Pột ngѭӡL tURng Pột hộ gLD ÿunh tӯ 
GDnh Vách các hộ gLD ÿunh ÿm chӑn ӣ gLDL ÿRạn ��

2.6. Biến số nghiên cứu

%Lến Vố YӅ ÿһc ÿLӇP nhkn NhҭX hӑc� TXәL, gLӟL 
tính, Gkn tộc, tUunh ÿộ hӑc Yҩn�

%Lến Vố thӵc hjnh YӅ Vӱ Gөng +C%9T9� thӵc 
hjnh OӵD chӑn thXốc, phzng nhLӉP +C%9T9 
Yj [ӱ tUí, EҧR TXҧn +C%9T9�

Tiêu chuẩn đo lường, phân loại, đánh giá:

0ӛL ckX tUҧ OӡL ÿ~ng Yj ÿҫ\ ÿӫ ÿѭӧc 1 ÿLӇP, tUҧ 
OӡL VDL ÿѭӧc 0 ÿLӇP� CkX hӓL cy nhLӅX OӵD chӑn� 
tUҧ OӡL ÿ~ng hết các ÿáp án ÿѭӧc tính 1 ÿLӇP, tUҧ 
OӡL thLếX ÿáp án hRһc VDL ÿѭӧc tính Oj 0 ÿLӇP� 
3hLếX phӓng Yҩn ÿốL tѭӧng� %ộ ckX hӓL ÿánh 
gLá NLến thӭc, thӵc hjnh cӫD ngѭӡL Gkn YӅ Vӱ 
Gөng +C%9T9 gӗP � phҫn� 

� 3hҫn 1� thông tLn chXng cӫD ĈT1C� gӗP 1� 
ckX hӓL�

� 3hҫn 2� NLến thӭc YӅ Vӱ Gөng +C%9T9� gӗP 
1� ckX hӓL�

� 3hҫn �� thӵc hjnh Vӱ Gөng +C%9T9� gӗP 
09 ckX hӓL�

ThDng ÿR ÿánh gLá NLến thӭc thXộc phҫn 2 gӗP 
1� ckX hӓL

� 3hkn ORạL NLến thӭc� ÿạt � �/1� ÿLӇP� Nhông 
ÿạt ��/1� ÿLӇP�

� 3hkn ORạL thӵc hjnh� ÿạt � 6/11 ÿLӇP� Nhông 
ÿạt �6/11 ÿLӇP�

Tәng ÿLӇP thӵc hjnh cӫD ÿốL tѭӧng nghLrn cӭX 
ÿạt ÿѭӧc tӯ 50� tәng ÿLӇP ÿѭӧc cRL Oj ÿạt, 
GѭӟL 50� tәng ÿLӇP ÿy VӁ ÿѭӧc tính Oj Nhông 
ÿạt� 'ӵD thHR Pӭc phkn ORạL cӫD các nghLrn 
cӭX ÿm ÿѭӧc tLến hjnh tUѭӟc ÿy OjP cѫ Vӣ nhѭ 
nghLrn cӭX năP 2015 tLến hjnh tạL hX\Ӌn .LP 
%ҧng, +j 1DP�, nghLrn cӭX năP 2016 tạL [m 

3ѫng ĈUDng, hX\Ӌn .Uông %~N, ĈҳN /ҳN5. 
2.7. Phương pháp thu thập thông tin

Sӱ Gөng Eộ công cө Oj Eộ ckX hӓL ÿánh gLá NLến 
thӭc cӫD ngѭӡL Gkn YӅ Vӱ Gөng +C%9T9, ÿLӅX 
tUD YLrn Oj VLnh YLrn CDR ÿҷng Y ĈLӋn %Lrn� %ộ 
ckX hӓL tӵ [k\ Gӵng Yj ÿѭӧc thX thұp thӱ tUrn 
10 ÿốL tѭӧng tạL [m ÿӇ ÿánh gLá Vӵ ph� hӧp� 
SDX NhL chӍnh VӱD, hRjn thLӋn Yj chính thӭc thX 
thұp Vố OLӋX�

2.8. Xử lý và phân tích số liệu

Các Vố OLӋX VDX NhL thX thұp ÿѭӧc NLӇP tUD, OjP 
Vạch, Pm hRá Yj nhұp Eҵng phҫn PӅP (pLGDtD ��1 
VDX ÿy [ӱ Oê thống Nr Eҵng phҫn PӅP StDtD 12�

2.9. Đạo đức nghiên cứu

1ghLrn cӭX nj\ ÿѭӧc tUích tӯ Nết TXҧ NhRá OXұn 
tốt nghLӋp cӫD VLnh YLrn TUӏnh .hánh /Lnh, 
NhRD Eác Vƭ Y hӑc 'ӵ 3hzng, ĈạL hӑc Y +j 1ộL 
thHR TX\ết ÿLnh Vố 1289/ QĐ-ĐHYHN.

Thông tLn thX thұp tӯ nghLrn cӭX ÿѭӧc Pm hyD, 
PӑL thông tLn ÿӏnh GDnh ÿѭӧc gLӳ Nín� Các Nết 
TXҧ ÿѭӧc phkn tích tәng hӧp, Nhông công Eố 
thông tLn cá nhkn Yj chӍ ÿѭӧc phkn tích phөc 
Yө ÿ~ng chR Pөc tLrX nghLrn cӭX�
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trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 

xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với D = 0,05), p = 0,37 [3], H = 0,14 

tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 

chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 

dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 

Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 

Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 

gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 

khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 

con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 

tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 

phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 

chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 

phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 

cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 

chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 

nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 

điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 

sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 

thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 

sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 

nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 

bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 

%, thống kê suy luận với kiểm định F2
. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 

tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 

phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 

cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 

toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 

đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 

cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 

miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 

bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 

đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7

0,006
Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm

5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 

thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 

vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 

bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 

tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 

thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 

do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 

� �
� �

2
21

2

1p P
N x

px
Z D H§ ·�¨ ¸© ¹

�
 �

5�Tạp chí Y tế Công cộng, Số 56 tháng 09/2021

3. Kết quả nghiên cứu

Bảng 1. Thông tin chung của đối tượng 
nghiên cứu (n=152)

Thông tin chung
Tần 

số (n)
Tỷ lệ 
(%)

*LӟL 
tính

1DP �� �0,9
1ӳ 105 69,1

'kn tộc TháL 152 100

Ĉộ tXәL

'ѭӟL �0 tXәL 16 10,5
�0 ± �9 tXәL �6 �0,�
�0 ± �9 tXәL 69 �5,�
50 ± 59 tXәL 1� 11,�

Tӯ 60 tXәL tUӣ Orn 3 2,0
TXәL tUXng Eunh �0,� � 9,2

TUunh ÿộ 
hӑc Yҩn

.hông ELết chӳ 16 10,5
TLӇX hӑc �1 2�,0

TUXng hӑc cѫ Vӣ 6� �2,1
TUXng hӑc phә 

thông
29 19,1

TUXng cҩp/CDR 
ÿҷng/ĈạL hӑc

2 1,�

+C%9T9� hyD chҩt EҧR YӋ thӵc Yұt

%ҧng 1 chR tD thҩ\ 100� ÿốL tѭӧng nghLrn cӭX 
Oj Gkn tộc TháL YӟL tӹ OӋ nӳ gLӟL cDR [ҩp [Ӎ gҩp 
2 Oҫn VR YӟL nDP gLӟL �69,1� ӣ nӳ VR YӟL �0,9� 
ӣ nDP�� TXәL tUXng Eunh cӫD nhyP ÿốL tѭӧng 
nghLrn cӭX Oj �0,� � 9,2 tXәL, tURng ÿy nhyP 
tXәL �0 ± �9 tXәL chLếP tӹ OӋ cDR nhҩt ��5,���, 
thҩp nhҩt Oj nhyP tUrn 60 tXәL �2,0��� 9Ӆ tUunh 
ÿộ hӑc Yҩn, chӫ \ếX ÿốL tѭӧng hӑc hết tUXng 
hӑc cѫ Vӣ chLếP �2,1�, chӍ cy 2 ngѭӡL cy tUunh 
ÿộ TUXng cҩp/CDR ÿҷng/ĈạL hӑc chLếP 1,��� 
Tӹ OӋ ÿốL tѭӧng Nhông ELết chӳ chLếP 10,5��

Biểu đồ 1. Thực hành lựa chọn thuốc (n=152)

9Ӆ thӵc hjnh OӵD chӑn thXốc, cy 6�,�� ÿốL 
tѭӧng NLӇP tUD nhmn Pác tUrn Yӓ EDR Eu NhL PXD 
+C%9T9� 51,�� ÿốL tѭӧng OӵD chӑn thXốc cy 
hѭӟng Gүn Eҵng tLếng YLӋt� 6�,5� ÿӑc thông 

tLn hѭӟng Gүn tUrn Yӓ EDR Eu Yj 25,0� TXDn Vát 
Yạch PjX�
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1. Đặt vấn đề

Tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em 

là hai bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở những 

nước đang phát triển. Ở nước ta, 80% tử vong do tiêu 

chảy xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi, bình quân 1 trẻ dưới 

5 tuổi mỗi năm mắc từ 0,8-2,2 đợt tiêu chảy, ước 

tính hàng năm có 1100 trường hợp tử vong [6], [5]. 

Về NKHH, trung bình mỗi năm một đứa trẻ mắc 4-9 

lần, tỷ lệ tử vong do NKHH chiếm 1/3 (30-35%) so 

với tử vong chung [1], [4]. Tỷ lệ mắc và tử vong của 

hai bệnh này rất cao nhưng hoàn toàn có thể hạn chế 

bằng cách chủ động phòng tránh tác nhân gây bệnh 

và xử lí kịp thời khi bị bệnh. Để phòng chống bệnh, 

người dân nói chung và người chăm sóc trẻ nói riêng 

phải có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh và cách xử 

lý khi trẻ bị mắc bệnh để giảm tỷ lệ mắc và tử vong. 

Chính vì lý do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: 

“Kiến thức của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về 

phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp 

tính ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam”, với 

mục tiêu mô tả kiến thức của các bà mẹ có con dưới 

5 tuổi về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn 

hô hấp ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam 

năm 2014. Từ đó có thể đưa ra một số khuyến nghị 

phù hợp vào công tác truyền thông phòng chống 

các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ em trong giai đoạn 

hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 tại 3 

tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Kiên Giang, đại diện cho 

3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Là các bà mẹ có con dưới 

5 tuổi, có tinh thần minh mẫn, tự nguyện, hợp tác trả 

lời phỏng vấn.

Tiêu chuẩn loại trừ: Tinh thần không minh mẫn 

hoặc không có mặt tại hộ gia đình trong thời gian 

nghiên cứu hoặc không tự nguyện, hợp tác trong quá 

mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers 

recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 

mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ 

knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and 

mountain regions.

Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.
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Bảng 2. Thực hành một số biện pháp phòng 
ngừa phơi nhiễm (n=152)

Nội dung
Tần số  

(n)
Tỷ lệ 
(%)

Cy ăn tUѭӟc 
NhL phXn 

thXốc

Cy 1�6 �9,5

.hông 16 10,5

Ăn Xống/h~t 
thXốc tURng 

NhL phXn

Cy 22 1�,5

.hông 1�0 �5,5

9Ӌ VLnh thkn 
thӇ VDX NhL 

phXn

TҳP Eҵng 
[j phzng

1�2 9�,�

ChӍ UӱD Pһt 
PǊL, chkn 

tD\
20 1�,2

ChӍ tҳP 
Eҵng nѭӟc

5 �,�

ĈD Vố ÿốL tѭӧng ăn tUѭӟc NhL ÿL phXn chLếP 
�9,5� tX\ nhLrn Yүn czn 1�,5� ÿốL tѭӧng cy ăn, 
Xống hRһc h~t thXốc tURng NhL phXn +C%9T9� 
SDX NhL phXn, ÿốL tѭӧng YӋ VLnh thkn thӇ Eҵng 
cách tҳP ngD\ Eҵng [j phzng chLếP 9�,��, chӍ 
UӱD Pһt PǊL chkn tD\ chLếP 1�,2�� %rn cạnh 
ÿy, Pột Vố ÿốL tѭӧng chӍ tҳP Eҵng nѭӟc, Nhông 
G�ng [j phzng ��,����

Biểu đồ 2. Thực hành xử trí khi bị nhiễm độc HCBVTV (n=152)

3hҫn Oӟn ÿốL tѭӧng [ӱ tUí Eҵng cách ÿến các cѫ 
Vӣ \ tế chLếP ��,2�, ��,�� tӵ [ӱ tUí tạL nhj Yj 
15,1� ÿốL tѭӧng tӵ [ӱ tUí tạL nhj Yj ÿL ÿến các 
cѫ Vӣ \ tế, Yүn czn �,6� Nhông ELết [ӱ tUí Yj 
�,�� Nhông [ӱ tUí�
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trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 

xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với D = 0,05), p = 0,37 [3], H = 0,14 

tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 

chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 

dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 

Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 

Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 

gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 

khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 

con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 

tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 

phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 

chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 

phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 

cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 

chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 

nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 

điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 

sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 

thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 

sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 

nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 

bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 

%, thống kê suy luận với kiểm định F2
. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 

tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 

phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 

cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 

toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 

đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 

cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 

miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 

bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 

đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7

0,006
Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm

5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 

thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 

vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 

bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 

tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 

thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 

do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
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3.3.1. Thực hành về bảo quản an toàn 
HCBVTV

Bảng 3. Thực hành nơi để HCBVTV (n=152)

Nội dung
Tần số 

(n)

Tỷ lệ 

(%)

%ҧR TXҧn 
+C%9T9 tạL 
hộ gLD ÿunh

�n 152�

Cy 122 �0,�

.hông �0 19,�

1ѫL ÿӇ 
+C%9T9

�n 122�

.hR chӭD 
nông cө 

90 ��,�

TUHR cạnh 
nhj/gҫP 
nhj Vjn

2� 22,1

ĈӇ gҫn/
tURng 

chXӗng gLD 
V~c

� 6,6

TURng Eếp 6 �,9

TURng nhj 1 0,�

Cy 122/152 ÿốL tѭӧng EҧR TXҧn +C%9T9 tạL 
+*Ĉ chLếP �0,��� ThHR Nết TXҧ TXDn Vát tạL 
+*Ĉ cy ��,�� +*Ĉ EҧR TXҧn +C%9T9 ӣ 
NhR chӭD nông cө� TX\ nhLrn Yүn cy tӟL 22,1� 

tUHR cạnh nhj/gҫP nhj Vjn, thұP chí Yүn czn 
Pột +*Ĉ EҧR TXҧn +C%9T9 ӣ tURng nhj Oj 
0,���

Biểu đồ 3. Thực hành chung về sử dụng HCBVTV (n=152)

Cy �2,9� ÿốL tѭӧng cy thӵc hjnh Vӱ Gөng 
+C%9T9 chѭD ÿạt� Tӹ OӋ ÿốL tѭӧng ÿL phXn 
thXốc cy thӵc hjnh Vӱ Gөng ÿạt Oj 6�,1��

4. Bàn luận

4.1. Thực hành lựa chọn đúng thuốc khi mua

ĈӇ EҧR YӋ Vӭc NhӓH, ngѭӡL phXn, phD +C%9T9 
phҧL ELết cách chӑn +C%9T9 NhL PXD nhѭ 

ÿ~ng ORạL, thӡL hạn Vӱ Gөng, cy nhmn Pác Nhông, 
hyD chҩt TXá ÿộc Nhông��� .ết TXҧ nghLrn cӭX 
thҩp hѫn VR YӟL nghLrn cӭX cӫD 9Ǌ +ӳX TX\rn 
tạL %ҳc .ạn YӟL 91,�� NLӇP tUD nhmn Pác NhL 
PXD� 90,�� OӵD chӑn thXốc cy hѭӟng Gүn Eҵng 
TLếng 9LӋt Yj �9,1� ÿӑc thông tLn tUrn Yӓ EDR 
Eu�� CǊng thҩp hѫn nghLrn cӭX cӫD CDR Thӏ 
/ӵX tạL Cҫn Thѫ YӟL 96,9� ÿốL tѭӧng cy ÿӑc 
hѭӟng Gүn Vӱ Gөng tUrn EDR Eu�� 1gX\rn nhkn 
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1. Đặt vấn đề

Tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em 

là hai bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở những 

nước đang phát triển. Ở nước ta, 80% tử vong do tiêu 

chảy xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi, bình quân 1 trẻ dưới 

5 tuổi mỗi năm mắc từ 0,8-2,2 đợt tiêu chảy, ước 

tính hàng năm có 1100 trường hợp tử vong [6], [5]. 

Về NKHH, trung bình mỗi năm một đứa trẻ mắc 4-9 

lần, tỷ lệ tử vong do NKHH chiếm 1/3 (30-35%) so 

với tử vong chung [1], [4]. Tỷ lệ mắc và tử vong của 

hai bệnh này rất cao nhưng hoàn toàn có thể hạn chế 

bằng cách chủ động phòng tránh tác nhân gây bệnh 

và xử lí kịp thời khi bị bệnh. Để phòng chống bệnh, 

người dân nói chung và người chăm sóc trẻ nói riêng 

phải có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh và cách xử 

lý khi trẻ bị mắc bệnh để giảm tỷ lệ mắc và tử vong. 

Chính vì lý do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: 

“Kiến thức của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về 

phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp 

tính ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam”, với 

mục tiêu mô tả kiến thức của các bà mẹ có con dưới 

5 tuổi về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn 

hô hấp ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam 

năm 2014. Từ đó có thể đưa ra một số khuyến nghị 

phù hợp vào công tác truyền thông phòng chống 

các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ em trong giai đoạn 

hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 tại 3 

tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Kiên Giang, đại diện cho 

3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Là các bà mẹ có con dưới 

5 tuổi, có tinh thần minh mẫn, tự nguyện, hợp tác trả 

lời phỏng vấn.

Tiêu chuẩn loại trừ: Tinh thần không minh mẫn 

hoặc không có mặt tại hộ gia đình trong thời gian 

nghiên cứu hoặc không tự nguyện, hợp tác trong quá 

mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers 

recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 

mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ 

knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and 

mountain regions.

Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.
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GR phҫn Oӟn ÿốL tѭӧng cy tUunh ÿộ hӑc Yҩn thҩp, 
cҩp 1 �2�,0�� Yj cҩp 2 ��2,1�� thҩp hѫn Nết 
TXҧ nghLrn cӭX tạL Cҫn Thѫ Oҫn Oѭӧt Oj ��,5�, 
�5,���� 9j cǊng thҩp hѫn nghLrn cӭX tạL %ҳc 
.ạn YӟL tUunh ÿộ hӑc Yҩn cҩp 1 Oj 2�,6��.  

4.2. Thực hành phòng ngừa phơi nhiễm với 
HCBVTV

Thực hành một số biện pháp phòng ngừa phơi 
nhiễm: ăn no trước khi đi phun và không ăn 
uống hay hút thuốc lá trong quá trình phun để 
tránh nguy cơ nhiễm độc HCBVTV. Nghiên cứu 
của chúng tôi cho kết quả, trong khi phun vẫn 
còn 14,5% đối tượng ăn uống hay hút thuốc. 
.ết TXҧ nj\ cDR hѫn nghLrn cӭX cӫD CDR Thӏ 
/ӵX �201�� tạL Cҫn Thѫ, cy 6,�� ÿốL tѭӧng 
ÿѭӧc NhҧR Vát chR ELết cy h~t thXốc Oá tURng, O~c 
phXn�� +jnh ÿộng nj\ Uҩt ngX\ hLӇP, nhӳng 
thyL TXHn [ҩX cӫD ngѭӡL ODR ÿộng ÿm Yô ê OjP 
+C%9T9 [kP nhұp YjR cѫ thӇ cRn ngѭӡL TXD 
ÿѭӡng tLrX hyD� 

9Ӌ VLnh cá nhkn VDX Vӱ Gөng +C%9T9 Oj ELӋn 
pháp nhҵP gLҧP thLӇX tốL ÿD phѫL nhLӉP YӟL 
+C%9T9� SDX NhL ÿL phXn cҫn cӣL Eӓ ngD\ Eộ 
ÿӗ %+/Ĉ� tҳP gộL Vạch VӁ Eҵng [j phzng� gLһt 
gLǊ ÿӗ %+/Ĉ� TURng nghLrn cӭX nj\, Yүn czn 
1�,2� ÿốL tѭӧng chӍ UӱD Pһt PǊL, chkn tD\� .ết 
TXҧ nj\ thҩp hѫn nghLrn cӭX cӫD 0RhDPPHG 
0� chR Nết TXҧ �0,�� ngѭӡL nông Gkn tạL ngôL 
Ojng ӣ thjnh phố 0LnLD, $L Cұp Nhông EDR gLӡ 
tҳP UӱD VDX phXn +C%9T99. 1gX\rn nhkn 
GR ngѭӡL Gkn ê thӭc ÿѭӧc Pӭc ÿộ ÿộc hạL cӫD 
+C%9T9 nhѭng chѭD ÿѭӧc tUDng Eӏ ÿҫ\ ÿӫ 
NLến thӭc�

Thực hành xử trí khi bị nhiễm độc HCBVTV� GR 
YLӋc Vӱ Gөng ÿӗ %+/Ĉ Nhông ÿҫ\ ÿӫ, Nhông 
ÿ~ng tLrX chXҭn Gүn ÿến nhLӉP ÿộc NhL ÿL phXn 

+C%9T9 Oj ÿLӅX Nhông tUánh NhӓL� ĈốL tѭӧng 
tӵ [ӱ tUí tạL nhj NhL Eӏ nhLӉP ÿộc Pj Nhông 
ÿến cѫ Vӣ \ tế chLếP ��,��� Cách [ӱ tUí nj\ 
chR thҩ\ Vӵ chӫ TXDn cӫD ngѭӡL ÿL phXn ÿốL 
YӟL Vӭc NhӓH cӫD chính Eҧn thkn Punh� 1hѭng 
cǊng ÿѭӧc gLҧL thích Oj cách [ӱ tUí NhL Eӏ ngộ 
ÿộc t�\ thXộc YjR Pӭc ÿộ nһng nhҽ cӫD YLӋc 
nhLӉP ÿộc nhѭ ӣ nghLrn cӭX cӫD -DOORZ chR tӹ 
OӋ �5,0� ÿốL tѭӧng chR ELết hӑ Nhông OjP gu Yu 
tULӋX chӭng nhҽ10� 0һc G� chӍ ӣ Pӭc ÿộ nhҽ thu 
YLӋc [ӱ tUí ÿ~ng cách ÿốL YӟL các tUѭӡng hӧp 
nhLӉP ÿộc Yүn cy YDL tUz hết Vӭc TXDn tUӑng 
ÿӇ ORạL Eӓ chҩt ÿộc UD NhӓL cѫ thӇ hRjn tRjn� 
ĈốL tѭӧng nrn ÿến các cѫ Vӣ cy chX\rn Pôn ÿӇ 
NLӇP tUD Yj ÿѭӧc tѭ Yҩn NhL cy GҩX hLӋX Eӏ ngộ 
ÿộc� 4XDn tUӑng hѫn, ngѭӡL Gkn cҫn thӵc hLӋn 
nghLrP TX\ tUunh phXn, Pһc ÿӗ EҧR hộ ÿҫ\ ÿӫ, 
ÿ~ng tLrX chXҭn ÿӇ tUánh ngộ ÿộc chR nhӳng 
Oҫn phXn +C%9T9 VDX�

4.3. Thực hành về bảo quản an toàn HCBVTV

.ết TXҧ nghLrn cӭX cǊng chR thҩ\ ÿốL tѭӧng 
ÿӇ +C%9T9 GѭӟL gҫP nhj Vjn chLếP 22,1� 
Yj YӟL Gөng cө phXn +C%9T9 chLếP ��,6�� 
1ghLrn cӭX cӫD 9Ǌ +ӳX TX\rn �201�� tUrn ÿốL 
tѭӧng Oj ngѭӡL Gkn tộc thLӇX Vố ӣ %ҳc .ạn, chR 
Nết TXҧ� gҫP nhj Vjn Oj nѫL ÿốL tѭӧng cҩt gLӳ 
+C%9T9 chLếP �0,6� Yj cҩt gLӳ Gөng cө 
phXn +C%9T9 chLếP �0,��� , tѭѫng ÿӗng YӟL 
nghLrn cӭX cӫD ch~ng tôL� ĈLӅX nj\ cy thӇ gLҧL 
thích GR thӵc tế ÿһc ÿLӇP Y�ng VLnh Vống cӫD 
ÿốL tѭӧng Oj nhj Vjn Yj các +*Ĉ ÿӅX tұn Gөng 
chӛ tUống GѭӟL nhj Vjn Oj nѫL ÿӇ� 

Thực hành chung về sử dụng HCBVTV: tURng 
nghLrn cӭX cӫD ch~ng tôL ÿLӇP thӵc hjnh Vӱ 
Gөng +C%9T9 ÿѭӧc tính thHR tәng Vố ÿLӇP 
thӵc hjnh cӫD ĈT1C cy tURng Eộ ckX hӓL� 5Lrng 
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trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 

xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với D = 0,05), p = 0,37 [3], H = 0,14 

tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 

chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 

dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 

Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 

Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 

gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 

khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 

con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 

tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 

phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 

chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 

phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 

cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 

chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 

nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 

điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 

sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 

thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 

sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 

nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 

bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 

%, thống kê suy luận với kiểm định F2
. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 

tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 

phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 

cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 

toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 

đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 

cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 

miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 

bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 

đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7

0,006
Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm

5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 

thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 

vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 

bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 

tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 

thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 

do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
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phҫn ÿánh gLá thӵc hjnh nѫL ÿӇ +C%9T9 Yj 
Gөng cө phXn +C%9T9 tạL +*Ĉ ÿѭӧc ÿánh 
gLá hRjn tRjn GӵD YjR TXDn Vát thӵc tế� Thӵc 
hjnh ÿạt YӅ Vӱ Gөng +C%9T9 cӫD ÿốL tѭӧng 
chLếP 6�,1�� .ết TXҧ nghLrn cӭX cӫD ch~ng 
tôL thҩp hѫn nghLrn cӭX cӫD ĈLnh Thӏ 3hѭѫng 
+RD tạL +j 1DP năP 201� �6�,9� ÿốL tѭӧng 
ӣ [m +Rjng Tk\ thӵc hjnh ÿạt��� 9j cDR hѫn 
nghLrn cӭX cӫD 3hạP Thӏ Th~\ +RD �2016� tạL 
ĈҳN /ҳN �tӹ OӋ ÿốL tѭӧng thӵc hjnh ÿạt chLếP 
�0,���5� 9j Nết TXҧ nghLrn cӭX chR thҩ\ Yүn 
czn �2,9� ÿốL tѭӧng thӵc hjnh Nhông ÿạt YӅ Vӱ 
Gөng +C%9T9� ĈLӅX nj\ chR thҩ\ ngѭӡL Gkn 
Yүn chѭD thӵc hLӋn ÿ~ng các TX\ tUunh YӅ Vӱ 
Gөng +C%9T9 ÿ~ng, ÿLӅX ÿy tác ÿộng nghLrP 
tUӑng ÿến Vӭc NhӓH, PôL tUѭӡng Yj công tác 
tX\rn tUX\Ӆn Yүn chѭD hLӋX TXҧ�

5. Kết luận

Thӵc hjnh cӫD ngѭӡL Gkn YӅ Vӱ Gөng +C%9T9 
czn Uҩt hạn chế, tӹ OӋ ÿạt chѭD cDR�

ĈӏD phѭѫng cҫn tăng cѭӡng tUX\Ӆn thông, tұp 
hXҩn, hѭӟng Gүn ngѭӡL Gkn Vӱ Gөng +C%9T9 

Dn tRjn Yj NhX\ến Nhích ngѭӡL Gkn chӫ ÿộng 
tuP hLӇX NLến thӭc, ÿһc ELӋt YӅ� ÿӏD ÿLӇP phD 
hyD chҩt, UӱD Gөng cө Yj cách [ӱ Oê hyD chҩt 
thӯD, Yӓ EDR Eu, chDL Oӑ VDX phXn� Cҫn cy Vӵ 
phốL hӧp OLrn ngjnh� 8%1', Sӣ Y tế, Sӣ 1ông 
nghLӋp Yj 3hát tULӇn 1ông thôn, Sӣ TjL ngX\rn 
PôL tUѭӡng« Yj các tә chӭc cộng ÿӗng cҩp [m/
phѭӡng/thӏ tUҩn�



| TỔNG QUAN & NGHIÊN CỨU |

14      Tạp chí Y tế Công cộng, 3.2017, Số 43

1. Đặt vấn đề

Tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em 

là hai bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở những 

nước đang phát triển. Ở nước ta, 80% tử vong do tiêu 

chảy xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi, bình quân 1 trẻ dưới 

5 tuổi mỗi năm mắc từ 0,8-2,2 đợt tiêu chảy, ước 

tính hàng năm có 1100 trường hợp tử vong [6], [5]. 

Về NKHH, trung bình mỗi năm một đứa trẻ mắc 4-9 

lần, tỷ lệ tử vong do NKHH chiếm 1/3 (30-35%) so 

với tử vong chung [1], [4]. Tỷ lệ mắc và tử vong của 

hai bệnh này rất cao nhưng hoàn toàn có thể hạn chế 

bằng cách chủ động phòng tránh tác nhân gây bệnh 

và xử lí kịp thời khi bị bệnh. Để phòng chống bệnh, 

người dân nói chung và người chăm sóc trẻ nói riêng 

phải có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh và cách xử 

lý khi trẻ bị mắc bệnh để giảm tỷ lệ mắc và tử vong. 

Chính vì lý do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: 

“Kiến thức của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về 

phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp 

tính ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam”, với 

mục tiêu mô tả kiến thức của các bà mẹ có con dưới 

5 tuổi về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn 

hô hấp ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam 

năm 2014. Từ đó có thể đưa ra một số khuyến nghị 

phù hợp vào công tác truyền thông phòng chống 

các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ em trong giai đoạn 

hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 tại 3 

tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Kiên Giang, đại diện cho 

3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Là các bà mẹ có con dưới 

5 tuổi, có tinh thần minh mẫn, tự nguyện, hợp tác trả 

lời phỏng vấn.

Tiêu chuẩn loại trừ: Tinh thần không minh mẫn 

hoặc không có mặt tại hộ gia đình trong thời gian 

nghiên cứu hoặc không tự nguyện, hợp tác trong quá 

mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers 

recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 

mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ 

knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and 

mountain regions.

Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.
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